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Kế hoạch kiểm tra đánh giá CÁC MÔN HỌC

Năm học: 2015 - 2016
I. Mục đích yêu cầu


- Nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá học sinh trong nhà trường, thực hiện yêu cầu về đổi mới kiểm tra đánh giá theo chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo.Đồng thời để tăng cường công tác lãnh đạo quản lý của nhà trường, giúp cán bộ giáo viên nhận thức rõ hơn về những việc cụ thể cần phải thực hiện trong tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh.


- Việc tổ chức kiểm tra đánh giá phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan đảm bảo chuẩn KTKN, phản ánh chính xác chất lượng của học sinh.

II. Nội dung

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các môn học


- Giáo viên bộ môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ trên cơ sơ PPCT có điều chỉnh giảm tải đảm bảo đủ cơ số điểm tối thiểu theo quy chế đánh giá xếp loại và hướng dẫn thực hiện chương trình của Bộ, Sở, Phòng giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ GD&ĐT ban hành theo Thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011, đảm bảo đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

a
. Kiểm tra thường xuyên

Kiểm tra miệng: Cho điểm (hoặc đánh giá bằng nhận xét) có thể tiến hành vào đầu giờ hoặc trong quá trình dạy học.

Kiểm tra 15 phút: Cần chủ động bố trí thời gian, nội dung kiểm tra 15 phút trên cơ sở phân phối chương trình và kế hoạch thời gian cụ thể, tránh kiểm tra 15 phút dồn vào cuối kì, cuối năm. Câu hỏi kiểm tra và đáp án bài kiểm tra 15 phút cần phải thể hiện rõ trong giáo án.

Nếu HS thiếu điểm 15 phút, 1 tiết, học kì cần có kế hoạch kiểm tra bù ngay sau khi trả bài.

b. Kiểm tra định kì (kiểm tra 45 phút hoặc bài viết, kiểm tra học kì)

Cần thiết lập ma trận đề, phân phối điểm cho mỗi mức độ nhận thức một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh. Cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. 

Không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh vào những nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”. 

Nội dung các đề kiểm tra cần thể hiện rõ sự phân hóa học sinh, có sự liên hệ với thực tiễn và đo lường được sự phát triển năng lực của học sinh, tăng cường các câu hỏi mở, câu hỏi gắn với thực tiễn; chú trọng ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực đối với các bài kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì. 

Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Bài kiểm tra thường xuyên phải được vào điểm chậm nhất sau 01 tuần từ tuần kiểm tra. Bài kiểm tra định kì phải được vào điểm chậm nhất sau 02 tuần từ tuần kiểm tra.

Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá; thường xuyên đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình dạy học và qua từng bài kiểm tra; giáo viên và học sinh tích cực tham gia Diễn đàn trên mạng (http://danhgia.truonghocao.edu.vn) về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

3. Những vấn đề cụ thể đối với một số môn học.
a. Đối với môn Toán

Bám sát chuẩn KTKN, nội dung giảm tải, cần chú ý định hướng phát  triển năng lực học sinh khi soạn bài, dạy học, kiểm tra đánh giá. Khi yêu cầu học sinh mức vận dụng cao cần cố gắng đưa nội dung gắn yếu tố thực tiễn vào dạy học nhưng đưa vào kiểm tra đánh giá cần thận trọng có mức độ, không làm ảnh hưởng sai lệch đánh giá học sinh vì đây là vấn đề mới và khó.

2. Đối với môn Tin học

Chương trình Tin học lớp 11, tùy điều kiện, các đơn vị lựa chọn phương án Học kì I: 1 tiết/tuần, Học kì II: 2 tiết/tuần hoặc Học kì I: 2 tiết/tuần, Học kì II: 1 tiết/tuần.
Bài thực hành Tin  học phải đạt được hai vấn đề: hình thành, rèn luyện kĩ năng và củng cố, vận dụng kiến thức. Trong bài dạy thực hành, những kĩ năng Tin học được hình thành dần dần từng bước một cách tỉ mỉ, từ dễ đến khó, từ những hiểu biết ban đầu đi đến chỗ nắm được các kĩ năng thuần thục, phục vụ cho việc củng cố kiến thức và vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống cụ thể.

Trong quá trình dạy thực hành, giáo viên phải quản lý được thiết bị trong phòng máy, đồng thời quản lý được tình trạng học tập của học sinh trong quá trình thực hành.

3. Đối với môn Vật lý

Sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng bộ môn. Tăng cường dạy học Vật lý gắn với thực hành, thí nghiệm. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục thông qua bài dạy.

Triển khai thực hiện dạy học tích hợp môn Vật lý với kiến thức của môn Địa lý, Giáo dục công dân… nhằm nâng cao hiệu quả bài học, tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Việc phân phối điểm cho mỗi mức độ nhận thức phù hợp với đối tượng học sinh. Mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm từ 30% đến 50% , mức độ vận dụng chiếm 50% tổng số điểm của bài KTĐG, trong đó KTĐG kiến thức chiếm 50% và kĩ năng chiếm 50%. 

4. Đối với môn Hóa học

Điểm thực hành là số nguyên được tính hệ số 2, bài kiểm tra có phần trắc nghiệm khách quan lấy điểm lẻ đến một chữ số thập phân.

Hình thức kiểm tra:

- Bài kiểm tra thường xuyên ra đề theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

- Bài kiểm tra định kì phần trắc nghiệm khách quan không quá 40% tổng điểm toàn bài.

- Bài kiểm tra học kì đề ra theo hình thức tự luận.

5. Đối với môn Sinh học

Đối với các bài kiểm tra viết dưới 1 tiết, giáo viên nên sử dụng phương pháp tự luận. Đối với bài kiểm tra viết 1 tiết trở lên, giáo viên nên phối hợp cả hai phương pháp tự luận và trắc nghiệm khách quan để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

Chú trọng việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây.

Đánh giá bài thực hành của học sinh bao gồm 2 phần: Phần đánh giá kỹ năng thực hành, kết quả thực hành và phần đánh giá báo cáo thực hành. Giáo viên có thể tính điểm bình quân các bài thực hành trong mỗi học kì hoặc lấy điểm bài đạt điểm cao nhất của học sinh nhưng phải đảm bảo mỗi học kì có ít nhất một điểm. Phải dùng điểm này làm 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực cho học sinh.

Số lượng điểm kiểm tra thường xuyên (điểm hệ số 1) được quy định như sau:


- Học kỳ có 1 tiết /tuần: Ít nhất 3 điểm, gồm: 1 điểm kiểm tra miệng, 1 điểm bài kiểm tra viết dưới 1 tiết, 1 điểm kiểm tra thực hành.


- Học kỳ có từ 2 tiết/tuần: Ít nhất 4 điểm, gồm: 1 điểm kiểm tra miệng, 2 điểm bài kiểm tra viết dưới 1 tiết, 1 điểm kiểm tra thực hành. 

6. Đối với môn Ngữ văn

Yêu cầu xác định và triển khai thực hiện đầy đủ việc tích hợp các nội dung: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; bảo vệ tài nguyên và môi trường; biển - đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng di sản trong dạy học… theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

Đề kiểm tra học sinh: mức độ nhận biết và thông hiểu khoảng 30% đến 50%, mức độ vận dụng chiếm 50% (tỉ lệ giữa vận dụng thấp và vận dụng cao cần hợp lí).

Cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận hoặc hoàn toàn tự luận (nội dung câu hỏi trắc nghiệm không quá 20% số điểm toàn bài, nếu có). 

Cần tăng cường các các câu hỏi/dạng đề “mở”, gắn với các vấn đề xã hội, có tính thời sự của quê hương đất nước để đánh giá được mức độ hiểu biết, nhận thức, trình độ của học sinh; để học sinh được bày tỏ hiểu biết, nhận thức, suy nghĩ, chính kiến của bản thân trước các vấn đề xã hội cần quan tâm. Hạn chế việc kiểm tra học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc kiến thức. 

Khuyến khích các hình thức kiểm tra đánh giá thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh như bài tập nghiên cứu nhỏ theo chủ đề, dựa trên các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu.... có thể lấy điểm thay cho các bài kiểm tra trong lớp học.

7. Đối với môn Lịch Sử

Cần tăng cường thực hiện giáo dục nội dung biên giới, biển và hải đảo thông qua việc tích hợp với các bài dạy hoặc xây dựng các chủ đề, chuyên đề. Thực hiện chương trình Lịch sử địa phương theo quyết định số 433/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29 tháng 4 năm 2014. 
Bên cạnh các hình thức dạy học truyền thống, giáo viên cần tăng cường tổ chức dạy học  các tiết học Lịch sử tại thực địa, sử dụng các di sản vào dạy học nhằm nâng cao kỹ năng thực hành trải nghiệm cũng như phát triển năng lực cho học sinh. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục thông qua bài dạy. Triển khai thực hiện dạy học tích hợp môn Lịch sử với kiến thức của môn Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân nhằm nâng cao hiệu quả bài học, tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
Chú trọng đánh giá toàn diện học sinh; hệ thống câu hỏi đề kiểm tra, đề thi cần được ra theo hướng mở, nhằm kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản và năng lực vận dụng dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh, tránh việc kiểm tra học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc kiến thức. Khuyến khích các hình thức KTĐG thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh như bài tập nghiên cứu nhỏ, dựa trên các hoạt động sưu tầm tư liệu; vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn; học Lịch sử thông qua các di sản....

8. Đối với môn Địa lý

Chú ý việc rèn luyện các kĩ năng khai thác Atlat, kĩ năng đọc bản đồ, phân tích các biểu đồ, số liệu thống kê… giúp cho học sinh phát huy năng lực, vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn.
Đặc biệt chú ý tích hợp các nội dung giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ tài nguyên và môi trường, tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường...  theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 
 Bài thực hành Địa lí phải đạt được hai vấn đề: Hình thành, rèn luyện kĩ năng và củng cố, vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống cụ thể.
 Coi trọng KTĐG kĩ năng diễn đạt các sự vật, hiện tượng Địa lí bằng lời nói, chữ viết, sơ đồ; đọc và phân tích bản đồ, lược đồ, Atlát và bồi dưỡng tình cảm hứng thú học tập, thái độ học sinh đối với các vấn đề toàn cầu về bảo vệ môi trường sống, nhu cầu tìm hiểu bổ sung vốn hiểu biết về đất nước, chủ quyền lãnh thổ của nước ta, các điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên của quê hương đất nước.
Điểm kiểm tra thường xuyên của mỗi học sinh:  Học kỳ có 1 tiết/tuần, phải có ít nhất 01 điểm miệng và 01 điểm 15 phút; Học kỳ có 2 tiết/tuần phải có ít nhất 01 điểm miệng và 02 điểm 15 phút (có thể kiểm tra viết hoặc điểm bài thực hành).

Ra đề kiểm tra cần vận dụng linh hoạt giữa câu hỏi trắc nghiệm và tự luận hoặc hoàn toàn tự luận (nội dung câu hỏi trắc nghiệm không quá 20% số điểm toàn bài). Mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm 50%, mức độ vận dụng chiếm 50% tổng số điểm của bài KTĐG, trong đó KTĐG phần kiến thức chiếm 50% và phần kĩ năng chiếm 50%. Khuyến khích các hình thức KTĐG thông qua các hoạt động học tập ngoài lớp học của học sinh.

 Dạy học phần địa lí địa phương  theo Tài liệu dạy học và hướng dẫn giảng dạy Địa lí tỉnh Hải Dươg ban hành  theo Quyết định số 433/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT; có thể sử dụng các nguồn tài liệu khác để cập nhật và bổ sung kiến thức. Thống nhất trong tổ chuyên môn về thời điểm dạy học địa lí địa phương trong năm học sao cho phù hợp và hiệu quả, đạt được yêu cầu chương trình.
Khuyến khích áp dụng phương pháp học theo dự án để hướng dẫn HS hoàn thành chủ đề nghiên cứu.

9. Đối với môn Tiếng Anh

Chú ý định hướng cho học sinh về cách học ngoại ngữ phù hợp, hiệu quả; tạo hứng thú học tập cho học sinh, giúp học sinh phát huy tính tự học; hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh các kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của bài học. 

Tăng cường thời gian cho học sinh được luyện tập củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng dưới các hình thức luyện tập cá nhân, cặp, nhóm phù hợp. Cần tăng cường các hoạt động tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học và kinh nghiệm của bản thân vào việc giải quyết các tình huống gắn với thực tiễn.

Căn cứ vào trình độ của học sinh, giáo viên cần hướng dẫn cụ thể về thực hiện các hoạt động trong bài học, thiết kế lại các hoạt động trong sách giáo khoa, bổ sung các hoạt động cho phù hợp với học sinh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết các tình huống gắn với thực tế. 

Đối với các bài dạy có từ 02 tiết trở lên giáo viên không được ghi chung các phần Mục tiêu cần đạt, Công tác chuẩn bị... mà phải ghi cụ thể riêng cho từng tiết.

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh cần được thông qua kiến thức ngôn ngữ  và 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Kết hợp các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận cho phù hợp, đảm bảo phần câu hỏi kiểm tra kỹ năng viết phải theo hình thức tự luận. 

Tăng cường các câu hỏi kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức của học sinh. Tỉ lệ cho các câu hỏi kiểm tra các mức độ nhận thức của học sinh như sau: Nhận biết khoảng 30%; Thông hiểu khoảng 40%; Vận dụng khoảng 30%. 
Cấu trúc của bài kiểm tra định kỳ gồm các phần sau:


- Kiến thức ngôn ngữ (Grammar and vocabulary): 25%;


- Đọc (Reading): 25%;


- Nghe (Listening): 25%;


- Viết (Writing): 20-25%.

Tuỳ theo điều kiện thực tế giáo viên soạn bài kiểm tra có thể điều chỉnh tỉ lệ cho phù hợp nhưng không được chênh lệch vượt quá 10% tỉ trọng giữa các kỹ năng. Khuyến khích kiểm tra kỹ năng nói để lấy điểm cho bài kiểm tra thường xuyên vào đầu giờ học thông qua kiểm tra bài cũ, hoặc kiểm tra trong quá trình học sinh luyện tập trong các giai đoạn khác nhau của giờ học. Đảm bảo tối thiểu có 2 bài kiểm tra thường xuyên thông qua kỹ năng nói.

Tăng cường tổ chức các hình thức như câu lạc bộ nói tiếng Anh, các cuộc thi hùng biện tiếng Anh... cho học sinh để thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi như Thi Olympic tiếng Anh trên Internet, thi tài năng tiếng Anh...

Đối với các giáo viên chưa đạt trình độ năng lực ngoại ngữ (NLNN) theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, cần tích cực tự bồi dưỡng để tham gia các lớp bồi dưỡng về NLNN do Sở GD&ĐT tổ chức và tham gia các đợt thi đánh giá NLNN do Sở phối hợp với các cơ sở đánh giá giáo viên ngoại ngữ tổ chức. Giáo viên cũng có thể chủ động ôn tập, tham gia các đợt thi do các cơ sở đánh giá NLNN giáo viên đã được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức.

Đối với các giáo viên đã đạt trình độ NLNN theo yêu cầu, cần tiếp tục tự bồi dưỡng để duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện chương trình tiếng Anh mới theo Đề án Ngoại ngữ 2020

Về việc thực hiện chương trình tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ QG 2020: Các đơn vị thực hiện theo công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10. Đối với môn Giáo dục công dân

Dạy học GDCD phải chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng và giáo dục thái độ, hành vi đúng đắn của học sinh; phải gắn với thực tế cuộc sống, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để phân tích, giải quyết các tình huống, các vấn đề trong thực tiễn, chú ý phát huy tư duy độc lập, sáng tạo trong học sinh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kết hợp với các hoạt động của Đoàn, Đội nhằm góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhận thức các giá trị bản thân và hình thành các kĩ năng sống.

Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Việc cho điểm phải kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. 

Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh theo cách: Nhà trường hướng dẫn hình thức phù hợp để giáo viên môn Giáo dục công dân chuyển kết quả nhận xét sau mỗi học kỳ, năm học cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm ghi nội dung vào nhận xét cuối năm học ở phần dành cho nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong học bạ.

Tiếp tục tích hợp, lồng ghép có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống tham nhũng... một cách phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng trường theo đúng nguyên tắc, cách thức, nội dung Sở đã tập huấn. Chú ý kiểm tra năng lực vận dụng, tư duy sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và đánh giá quá trình, thái độ học tập của học sinh đối với những nội dung tích hợp, lồng ghép . 

Chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung pháp luật trong chương trình. Xây dựng tủ sách pháp luật cho bộ môn GDCD. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của giáo viên trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào những bài có nội dung phù hợp và các hoạt động ngoại khóa đối với cả 3 khối. Riêng giáo viên THPT căn cứ vào hướng dẫn trong công văn số 5571/BGDĐT-TTr  ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ GD&ĐT để xây dựng nội dung dạy học tích hợp và tổ chức thực hiện dạy tích hợp vào các bài cụ thể (bài 10 và bài 11 GDCD lớp 10; bài  9 và bài 10 GDCD lớp 11; bài 2, bài 3 và bài 7 GDCD lớp 12).

11. Đối với môn Âm nhạc, Mĩ thuật THCS

Trong quá trình dạy học môn Âm nhạc, Mĩ thuật bên cạnh việc phát triển cho HS những phẩm chất, năng lực chung, giáo viên cần đặc biệt chú ý phát triển những năng lực chuyên biệt của môn Âm nhạc, Mĩ thuật như: Thực hành, hiểu biết, cảm thụ, trình diễn và sáng tạo.

Tăng cường trực quan trong dạy học môn Âm nhạc như sử dụng tiếng hát, tiếng đàn, tranh ảnh liên quan đến bài hát, những nhạc cụ, những động tác phụ hoạ cho bài hát, những điệu múa, điệu nhảy liên quan đến tiết tấu và giai điệu âm nhạc,... Đối với môn Mĩ thuật, tăng cường  sử dụng công nghệ thông tin, tranh, ảnh liên quan đến từng phân môn, mẫu vẽ, tổ chức những buổi vẽ ngoài trời…nhằm  nâng cao năng lực cảm thụ Mĩ thuật và những năng lực chuyên biệt khác cho học sinh.

Để giúp HS phát triển những năng lực chuyên biệt, GV cần phải kết hợp nhuần nhuyễn và sáng tạo các phương pháp dạy học bộ môn như thuyết trình, thực hành, trực quan, trình bày tác phẩm với một số phương pháp, kỹ thuật dạy học mới nhằm chú trọng phát triển năng lực của HS. Đa dạng hoá các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của HS. Ngoài việc tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường, dạy học thực địa, tại di sản theo Thông tư số 73/HD-BGDĐT-BVHTHDL ngày 16/1/2013 về Sử dụng Di sản trong dạy học ở trường phổ thông.  

Khi đánh giá kết quả học tập cần lưu ý sử dụng hình thức đánh giá thực hành. Kết hợp đánh giá của GV và đánh giá của HS. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. 

Khi soạn giáo án theo chủ đề, phần tiến trình dạy học có thể xây dựng  một cách linh hoạt (tuỳ theo nội dung tiết dạy) theo các hoạt động sau: Hoạt động khởi động, hoạt động hình thành kiến thức mới, hoạt động thực hành, hoạt động ứng dụng, hoạt động bổ sung.

3. Cách thức xây dựng đề kiểm tra
- Đối với bài kiểm tra thường xuyên( Miệng,15 phút): Tùy theo đặc trưng bộ môn.
- Giáo viên cần chú trọng  kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; đối với các bài kiểm tra học kì dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng sáng tạo theo các nội dung được tập huấn tại các lớp bồi dưỡng giáo viên hè năm 2011, từ đó dạy sát đối tượng học sinh hơn và khuyến khích các em phát huy được năng lực tư duy độc lập sáng tạo.
- Đối với bài kiểm tra định kỳ 1 tiết trở lên: Mỗi môn có một nhóm trưởng là những giáo viên có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, trách nhiệm. Nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm cùng với Lãnh đạo nhà trường thẩm định đề kiểm tra.
	STT
	Họ và tên giáo viên
	Nhóm trưởng môn

	1
	Nguyễn Thị Bình
	Toán

	2
	Nguyễn Thị An
	Hóa 

	3
	Phùng Thế Quang
	Thể dục

	4
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Tin học

	5
	Nguyễn Thị Hạnh
	Ngữ văn

	6
	Phạm Thị Lan Anh
	Lịch sử

	7
	Ngô Thị Thoa
	GDCD

	8
	Đỗ Văn Phúc
	Địa lý

	9
	Nguyễn Văn Khánh
	Âm nhạc

	10
	Tô Thanh Hải
	Mỹ thuật

	11
	Nguyễn Thị Thúy
	Tiếng Anh

	12
	Vũ Thị Phương Thảo
	Vật lý

	13
	Nguyễn Hùng Cường
	Sinh học

	14
15
	NguyÔn Thị Toan
Bùi Thị Kim Xuyên
	Công nghệ  8
Công nghệ  6.7.9


- Trong năm học 2015- 2016, nhà trường thực hiện kiểm tra chung theo khối ở các môn: Ngữ văn, Toán, Hóa học,Tiếng Anh, Sinh học, Vật lý, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh. Trên cơ sở kế hoạch thời gian kiểm tra của nhà trường đã xây dựng các tổ trưởng có trách nhiệm lập bảng theo dõi thời gian kiểm tra của từng môn do tổ mình phụ trách theo từng tuần. Chỉ đạo các nhóm trưởng trong nhóm thảo luận xây dựng ma trận bài kiểm tra ở các môn- lớp, chỉ đạo các thành viên trong nhóm trên cơ sở ma trận đã thống nhất giới thiệu đề kiểm tra, hướng dẫn chấm.

* Số đề giới thiệu của mỗi môn, lớp phải nhiều hơn số lớp trong một khối.
Giáo viên sử dụng phông chữ Time New Roman. Ma trận- đề- đáp án, biểu điểm thành các trang riêng

   - Giáo viên ra đề phải thống nhất ma trận, in ma trận vào giáo án.Sau khi nhà trường duyệt đề thì kẹp đề - hướng dẫn chấm vào giáo án

   - Giáo viên ra đề gửi về nhóm trưởng ít nhất trước 7 ngày trước khi tới tiết kiểm tra,nhóm trưởng gửi đề (gồm đề đáp án, biểu điểm giáo viên gửi và ma trận  - đề-  đáp án, biểu điểm )về hòm thư BGH trước ít nhất 3 ngày để BGH duyệt đề, BGH gửi lại đề kiểm tra về đ/c nhóm trưởng trước ít nhất 1 ngày.Đề nghị nhóm trưởng ghi rõ tên file:

      Môn- Lớp- Tuần (ghi theo tuần KT).

Địa chỉ hộp thư:

* Tổ KHTN gửi về Đ/c Bình( tổ phóa tổ KHTN)
: nguyenthibinh.đoan@gmail.com

* Tổ KHXH gửi về Đ/c Hoa( Phó hiệu trưởng): 
hoatamxuan79@gmail.com
	Phòng giáo dục và đào tạo kim thành

Trường thcs kim đính

Đề chính thức


	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ........ TIẾT.......(ghi tiết theo PPCT)

LỚP..........

THỜI GIAN:...............

NĂM HỌC: 2015 - 2016




* BGH có trách nhiệm xem xét đề kiểm tra đối với từng lớp. Lưu ý không để đề của giáo viên dạy ra lại kiểm tra chính lớp đó để đảm bảo tính khách quan. Nhóm trưởng và Phó hiệu trưởng trực tiếp duyệt đề,lấy một đề chính thức và một đề dự bị.Sau đó nhà trường in, niêm phong và giao cho giáo viên coi kiểm tra vào trong ngày tổ chức kiểm tra .

- Bài kiểm tra học kỳ


Với những môn mà Phòng giáo dục giao cho nhà trường ra đề:

* Hiệu trưởng thành lập hội đồng ra đề gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó, những giáo viên là nhóm trưởng các môn. Hội đồng ra đề có trách nhiệm phổ biến, quán triệt về nguyên tắc ra đề, thống nhất về thời gian, yêu cầu, cơ cấu số lượng của đề, số đề kiểm tra tối thiểu đối với mỗi môn, lớp là 2 đề. Các thành viên trong hội đồng giới thiệu đề kiểm tra học kỳ theo yêu cầu chỉ đạo của Hội đồng ra đề kiểm tra. Đề kiểm tra và HDC gửi qua email tới hòm thư của CTHĐ ra đề.

- Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định đề gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, nhóm trưởng(ít nhất một môn có một người). Hội đồng thẩm định đề có trách nhiệm kiểm tra rà soát, thẩm định đề và HDC,lựa chọn, tổ hợp thành bộ đề chính thức và bộ đề dự bị để trình CTHĐ phê duyệt.

- Bộ đề chính thức được phân công cho ít nhất 3 thành viên trong  Hội đồng thẩm định tổ chức in sao.Quy trình in sao đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc bí mật, an toàn.Toàn bộ đề chính thức và đề dự bị được niêm phong thành hai bỡ riêng biệt.

4. Chấm và đánh giá


- Các bài kiểm tra được Phó hiệu trưởng phân công giáo viên cùng chuyên môn chấm chéo.Giáo viên có trách nhiệm chấm, chữa lỗi rõ ràng, cho điểm thành phần đầy đủ.


- Đối với các bài kiểm tra định kỳ 1 tiết trở lên giáo viên phải viết lời phê đảm bảo tính mô phạm, trong sáng, có động viên học sinh.


- Bài kiểm tra 15 phút: trả bài chậm nhất sau 1 tuần


- Bài kiểm tra 45 phút: Trả bài chậm nhất sau 2 tuần hoặc có tiết trả bài.


- Giáo viên trả bài cho học sinh đúng tiến độ và vào điểm trong phần mềm quản lý điểm.


- Bài kiểm tra học kỳ được lưu tại trường một năm.

III.TỔ chức thực hiện


- Lãnh đạo trường có trách nhiệm phổ biến kế hoạch tới toàn bộ giáo viên trong nhà trường, các tổ trưởng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt chi tiết, cụ thể tới từng thành viên trong nhóm, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã xây dựng.


- Tổ trưởng rà soát Kế hoạch kiểm tra các môn của tổ hoàn thành chậm nhất vào ngày 29.9.2015 nộp về đ/c Phó hiệu trưởng.
- Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra, vào sáng thứ Hai hàng tuần, giáo viên bộ môn có tiết kiểm tra sẽ báo về tiến độ dạy và thời gian làm bài kiểm tra về đ/c Phó hiệu trưởng để đ/c Phó Hiệu trưởng điều chỉnh thời khóa biểu, bố trí giáo viên coi kiểm tra và chấm bài kiểm tra.Thời khóa biểu được công khai ở bảng tin hai tổ chuyên môn.

- Việc xây dựng đề kiểm tra định kỳ tiến hành thường xuyên trên cơ sở thời gian kiểm tra.Việc xây dựng đề kiểm tra học kỳ hoàn thành xong trước thời điểm kiểm tra học kỳ ít nhất là một tuần.

- Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra của nhà trường đã xây dựng, các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, giáo viên có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung kế hoạch và trong kế hoạch của mình và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.
	
	Kim Đính, ngày 25 tháng 9 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG



KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CÁC MÔN
THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ TUẦN 8 – HỌC KỲ I

 NĂM HỌC: 2013 – 2014

	Môn học
	Tuần

	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ngữ văn
	7.9
	6.8
	9
	6.7.8
	6.7
	7
	8
	8.9
	9
	9

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	6.7.8.9
	
	
	
	

	Toán
	
	Đ9
	H9
	Đ8

Đ7
	
	H8

H7

S6
	H6
	Đ9
	S7

Đ8
	

	Hóa
	8
	
	9
	
	
	8
	
	
	
	

	Lý
	6
	
	7.9
	
	8
	
	
	
	
	

	Sinh
	
	7
	6.8
	9
	
	
	
	
	
	


